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siêu âm và được xác nhận bằng phẫu thuật, tác giả 
nhận thấy có sự khác biệt giữa lượng dịch ở hai nhóm 
tắc ruột cao và thấp, tắc ruột đơn thuần và tắc do thắt 
nghẹt, và đặc biệt lượng dịch lớn giữa các quai ruột 
thể hiện một tình trạng tắc ruột cơ học mà tiến triển 
xấu, đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu. Ko [6] cũng 
nhận thấy dịch ổ bụng gợi ý tắc ruột có biến chứng 
nhồi máu hay hoại tử ruột. 

KẾT LUẬN 
Chẩn đoán tắc ruột trên SA có độ nhạy và đặc 

hiệu cao (91%, 75%). Hình ảnh đặc trưng của TR sau 
mổ có thể nhận biết được trên siêu âm với các hình 
ảnh quai ruột giãn, ứ đọng dịch, rối loạn nhu động 
ruột với tăng nhu động là chủ yếu. Dấu hiệu dày 
thành ruột và dịch ổ bụng là các yếu tố liên quan đến 
nguyên nhân tắc, chủ yếu gặp ở tắc ruột do thắt và 
liên quan đến mức độ hoại tử.  
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH HẸP ĐỘNG MẠCH VÀNH 

Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY 
 

Lê Anh Đức - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
Nguyễn Quốc Dũng, Trịnh Tú Tâm, Nguyễn Văn Công 

Bệnh Viện Hữu nghị Hà Nội 

 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh hẹp 

động mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường typ II 
trên cắt lớp vi tính 64 dãy. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 98 bệnh nhân 
được điều trị và chụp cắt lớp vi tính 64 dãy tại bệnh 
viện Hữu nghị Hà Nội từ tháng 5/2010 đến tháng 
3/2012. Kết quả:Tổn thương xơ vữa gây hẹp ĐMV ở 
bệnh nhân ĐTĐ II biểu hiện trên nhiều đoạn và nhiều 
mạch, trong đó tỷ lệ hẹp ở nam > nữ, xơ vữa gây hẹp 
mức độ I chiếm tỷ lệ cao nhất, giá trị dự báo âm tính 
cao và giá trị dự báo âm tính tăng dần theo mức độ 
hẹp. Kết luận: CLVT 64 dãy là phương pháp đánh 
giá không xâm lấn và có hiệu quả trong phát hiện tổn 
thương hẹp ĐMV trên các bệnh nhân ĐTĐ II. 

summary 
Objective: The study aimed tothe characteristics 

of the image of coronary artery stenosis in patients 
with diabetes type 2 on multislice computed 
tomography coronary angiography 64 slices (MSCT). 
Subjects and Methods: 98 patients treated and with 
multislice computed tomography coronary 
angiography 64 slices at the Hanoi Friendship 

Hospital from 8/2010 to 4/2012. Results: Damage to 
obstruct the DMV atherosclerosis in patients with 
diabetes II expression on many stages and circuits, in 
which the ratio narrowed in males> females, causing 
atherosclerosis narrow level I accounted for the 
highest rate, the expected value reported high 
negative and the negative predictive value increases 
with the level of stenosis. Conclusion: MSCT 64 
slices are non-invasive methods of assessment and 
effective in detecting lesions coronary artery stenosis 
in patients with diabetes type 2. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh khá phổ biến trên 

thế giới cũng như ở Việt Nam, trong đó đái tháo 
đường typ 2 chiếm tới 97%, với các biến chứng nguy 
hiểm để lại các di chứng nặng nề nếu không được 
phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đặc biệt phải kể đến 
biến chứng mạch máu với biểu hiện xơ vữa động 
mạch, tiêu biểu là động mạch vành, có đến 70-80% 
bệnh nhân đái tháo đường typ II tử vong vì lý do trên, 
trong khi tỷ lệ này trong dân cư nói chung chỉ khoảng 
30%[1]. Đã có nhiều kỹ thuật khảo sát động mạch 
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vành với kỹ thuật xâm lấn và không xâm lấn, trong đó 
phương pháp chụp chụp động mạch vành xâm lấn 
qua da đượ coi là tiêu chuẩn vàng. Hiện nay, với sự 
phát triển không ngừng của chụp cắt lớp vi tính, đặc 
biệt là chụp cắt lớp vi tính (CLVT) 64 dãy (Multi slice 
Computed Tomography - MSCT) là phương pháp 
không xâm lấn cho kết quả với tính ưu việt cao trong 
đánh giá tổn thương động mạch vành. Vì vậy nghiên 
cứu đặt ra với mục tiêu Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 
hẹp động mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường typ 
II bằng chụp CLVT 64 dãy. 

TỔNG QUAN 
1. Định nghĩa: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) định 

nghĩa như sau. 
Bệnh ĐTĐ biểu hiện bởi sự tăng đường huyết và 

rối loạn chuyển hoá chất đường, chất mỡ, chất đạm, 
thường kết hợp với sự giảm tuyệt đối hay tương đối về 
tác dụng và/hay là tiết insulin [1]. 

2. Dịch tễ học ĐTĐ typ 2. 
Năm 2000 trên toàn thế giới có khoảng171,2 triệu 

người ĐTĐ, đến năm 2010 con số này đã là 284,8 
triệu người, chiếm khoảng 6,4% dân số. Dự báo đến 
năm 2030 sẽ có khoảng 438,7 triệu người, chiếm 
7,7% dân số, trong đó ĐTĐ typ II chiếm khoảng 97%, 
đặc biệt là các nước đang phát triển [2]. 

Tại Việt Nam, theo điều tra tại Hà Nội năm 1990, 
tỷ lệ ĐTĐ ở người trên 15 tuổi là 1,2%, tỷ lệ rối loạn 
dung nạp Glucose là 1,6%. Tại Huế năm 1993-1994 
tỷ lệ ĐTĐ là 0,98% dân số. Đến năm 2012 cả nước có 
khoảng 1,647 triệu người ĐTĐ và theo dự báo tới năm 
2030 con số này sẽ là 3,415 triệu người. 

3. Dịch tễ học bệnh mạch vành (BMV). 
BMV là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong 

các bệnh về tim mạch. Hiện nay trên thế giới có 
khoảng 40 triệu người mắc BMV, mỗi năm có khoảng 
5,8 triệu người mắc BMV. Năm 2001 có khoảng 7,2 
triệu người chết vì BMV. Tại Mỹ, BMV là nguyên nhân 
gây tử vong hàng đầu ở người trưởng thành, mỗi năm 
có khoảng 515.000 người [3] 

Tại Việt Nam BMV đang có xu hướng ngày một 
tăng cao, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 
2000 có 3222 NMCT và đã tử vong 122 trường hợp [4] 

4. Các yếu tố nguy cơ BMV ở bệnh nhân ĐTĐ 
typ 2. 

- Tăng glucose máu. 
- Tăng huyết áp.  
- Rối loạn chuyển hoá lipid. 
- Béo phì. 
- Hút thuốc lá. 
- Sự đề kháng insulin. 
- Rối loạn các yếu tố đông máu. 
- Rượu. 
- Tuổi, giới tính. 
- Yếu tố gia đình. 
- Chế độ ăn… 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
98 BN ĐTĐ typ 2 điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị 

Hà Nội từ tháng 5/2010 đến tháng 3/2012, gồm 30 
BN nội trú và 68 BN ngoại trú 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Nghiên cứu cắt ngang mô tả 
Đánh giá hình ảnh và xử lý số liệu 
Hình ảnh CLVT được đánh giá bởi 2 bác sỹ chẩn 

đoán hình ảnh có kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn 
đoán bệnh lý mạch vành. Tất cả các hình ảnh đều 
được xử lý bằng các phần mềm tái tạo ảnh sau chụp 
như MPR, cMPR, MIP, và VR để đánh giá tình trạng 
ẹp động mạch vành. 

Số liệu thu được được xử lý bằng phần mềm thống 
kê SPSS. 

KẾT QUẢ 
Bảng 1. Kết quả hẹp ĐMV tại các nhánh động 

mạch 

Đô hẹp 
Đoạn ĐMV 

Không 
hẹp  
(độ 0) 

Độ I 
(<50%) 

Độ II 
(50-
69%) 

ĐỘ III 
(70-
99%) 

Độ IV 
(Tắc) 

Tổng 

RCA 
Số 
MXV 

6 68 9 13 2 98 

Tỷ lệ% 6.1 69.4 9.1 13.3 2.1 33.4 

LM 
Số 
MXV 

4 21 2 1 0 28 

Tỷ lệ% 8.3 75.0 7.1 3.6 0 11.2 

LAD 
Số 
MXV 

6 95 11 13 3 131 

Tỷ lệ% 4.6 72.5 8.4 9.9 2.3 38.7 

LCX 
Số 
MXV 

2 39 9 6 0 56 

Tỷ lệ% 3.6 69.6 16.1 10.7 0 16.7 

Toàn 
bộ 

Số 
MXV 

18 184 31 33 5 271 

Tỷ lệ% 6.6 67.9 11.4 12.2 1.9 100.0 
Nhận xét: Tỷ lệ hẹp mạch vành độ I trong bệnh lý 

ĐTĐ II do các mảng xơ vữa chiếm tỷ lệ cao tại các 
nhánh, trong khi tỷ lệ gây tắc là rất thấp. 

Bảng 2. Tổn thương xơ vữa ĐMV theo đoạn mạch 
vành và giới 

Số đoạn  
tổn thương 

Toàn bộ (n=98) Nam (n=81) Nữ (n=17) 
n % n % n % 

1-4 đoạn 64 77,1 54 75,0 10 90,1 
5-7 đoạn 15 18,7 14 19,4 1 9,1 
≥ 8 đoạn 4 4,8 4 5,5 0 0 
Tổng cộng 83 90,6 72 99,9 11 99 
Tỷ lệ nam có xơ vữa cao hơn so với nữ, tổn thương 

nhiều đoạn hơn với số lượng bệnh nhân ít hơn. 
BÀN LUẬN 
Tổn thương động mạch vành trong bệnh lý ĐTĐ II 

biểu hiện bàng những mảng xơ vữa động mạch và tổn 
thương thấy trên nhiều mạch và nhiều đoạn trên một 
mạch. Sau khi hạn chế tối đa các yếu tố gây nhiễu 
ảnh, CLVT 64 dãy cho chất lượng hình ảnh tốt, phat 
hiện các tổn thương nhỏ, đặc biệt là các trong đánh 
giá các vị trí hẹp, chiều dài đoạn hẹp, mức độ hẹp… 
Tuy còn một số hạn chế như trong trường hợp nhiều 
mảng vôi hoá gây nhiễu và khó đánh giá mức độ hẹp, 
CLVT 64 dãy cho thấy ưu thế vượt trội trong đánh giá 
giá trị dự báo âm tính, điều đó cho thấy CLVT 64 dãy 
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hầu như không bỏ sót tổn thương. Giá trị dự báo 
dương tính tăng dần theo mức độ hẹp. 

KẾT LUẬN 
Giá trị chẩn đoán tổn thương ĐMV ở bệnh nhân 

ĐTĐ II của CLVT 64 có độ nhạy và độ đặc hiệu cao, 
giá trị dự báo âm tính tốt và giá trị dự báo dương tính 
tăng dần theo mức độ hẹp. 
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TÓM TẮT 
Mục tiêu: mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và 

thực hành về bệnh và điều trị kháng virus (ARV) của 
người bệnh HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Ngô 
Quyền năm 2012. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Mô tả hồi cứu, người bệnh HIV/AIDS tại 
phòng khám ngoại trú quận Ngô Quyền, TP. Hải 
phòng. Kết quả và bàn luận: gồm 247 bệnh nhân, 
tuổi từ 30-39 có 155 người (62%), nam: 80,8%, nữ 
19,2%, học vấn trung học phổ thông (64,0%). Bệnh 
nhân lây nhiễm HIV do nghiện chích ma túy (73,6%), 
tình dục không an toàn (23,6%), nguy cơ khác (2,8%). 
Tỷ lệ người bệnh hiểu đúng đường lây truyền HIV 
(87,9%), cách uống thuốc đúng (98,9%), kiến thức 
đúng về tác dụng phụ của thuốc thấp (13,0%). Tỷ lệ 
hiểu biết đúng về mục đích điều trị (69,7%), thời điểm 
bắt đầu điều trị ARV (69,2%), lợi ích của điều trị 
(98,0%); 100% bệnh nhân có thái độ tích cực với 
bệnh khi điều trị. Người bệnh không bị kỳ thị trong 
cuộc sống là 63,2%, nam không bị kỳ thị (66,3%) cao 
hơn nữ (50,0%); sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05. Người bệnh bị kỳ thị mức độ ít (25,9%), bị kỳ 
thị ở mức độ nhiều (10,9%). Bệnh nhân sử dụng ít 
nhất một dụng cụ nhắc uống thuốc (74,5%). Tỷ lệ 
người bệnh thực hành đúng khi phát hiện quên uống 
thuốc (84,6%), nam thực hành đúng (86,9%) cao hơn 
nữ (75,0%); sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05; thực hành đúng khi gặp tác dụng phụ là 
70,0%, thực hành uống thuốc tốt chiếm 74,5%; thực 
hành trung bình, hạn chế là 24,5%. Kết luận: tỷ lệ 
người bệnh có kiến thức tốt chiếm 46,9%, kiến thức 
trung bình (40,4%), kiến thức hạn chế (2,6%). Sự 
khác biệt về kiến thức theo trình độ học vấn có ý 
nghĩa thống kê (p<0,05) nhưng không có ý nghĩa 

thống kê theo giới và giữa các nhóm tuổi cũng như 
thời gian điều trị kháng virus (p>0,05). Tỷ lệ người 
bệnh không bị kỳ thị trong cuộc sống (63,2%), kỳ thị ở 
mức độ ít (25,9%), kỳ thị ở mức độ nhiều (10,9%). Tỷ 
lệ người bệnh có thực hành uống thuốc tốt (74,5%), 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo giới và thời 
gian điều trị ERV (p>0,05). 

SUMMARY 
Objectives: describes the current status of 

knowledge, attitude and practice of diseas and 
antiretroviral treatement of HIV/AIDS in outpatient 
Ngo Quyen district clinic in 2012. Material and 
method: retrospective description in the study and 
profile people living with HIV/AIDS, medical 
examination and treatement in outpatients Ngo 
Quyen district clinics in 2012. Result and 
discussion: involving 247 patients aged 30-39 years 
with 80.8% male, 9.2% female. Patients with HIV 
infection by injecting drug users is 73.6%, unsafe sex 
is 23.6%; risk is 2.8%. The proportion of patient 
correctly understand HIV transmistion is 87.9%, the 
crect medicaltion 98.9%, right knowledge about side 
effects of the drug was in low (13.0%). The rate of 
understanding of the purpose of the treatment: 
69.7%, time to stard antiretroviral therapy is 69.2%; 
the benefit of treatment: 98.0%; 100% of patients with 
attitude positive to the disease being treated. The 
non- discrimination in the lives of 63.2%; male more 
than female (p<0.05). Patients using at least one tool 
prompt medication is 74.5%. Percentage of patients 
correctly detected forget to take medication is 84.6%, 
male righ practice 86,9% more than female 75% 
(p<0.05). Practice rinht side effects (70%), practice 


